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SUMMARY 
 

The surgical treatment of Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) by laparotomy 
ovarian wedge resection was first reported by Stein and Leventhal in 1935. However, 
the procedure was often associated with the development of periadnexal adhesions 
obviating the beneficial effects of surgery. Therefore, this surgical treatment became 
truly obsolete. Advances in laparoscopic techniques have resulted in a resurgence of 
interest in surgical induction of ovulation. Laparoscopic ovarian drilling (LOD) is a less 
invasive modification of ovarian wedge resection. Due to the reasonable pregnancy 
rates and the ease of carrying out the procedure LOD is widely performed around the 
world. In contrast to LOD, medical treatment is less dependent on the surgeon’s skill and 
technique. It is relatively inexpensive, and unlike LOD it may also decrease the future 
development of coronary heart disease. A randomized trial comparing the effects of 
metformin and LOD in women with PCOS is recommended. Until then, it is reasonable to 
treat women with PCOS-related infertility medically and use LOD sparingly. 
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ovarian diathermy.  
 
Năm 1935, Stein và Leventhal là những tác giả đầu tiên đưa ra phương pháp điều trị 

bằng phẫu thuật hở xẻ buồng trứng cho những trường hợp buồng trứng đa nang (BTĐN) 
nhằm mục đích điều hoà chu kỳ kinh nguyệt và thụ thai.(1) Vào thời kỳ đó phẫu thuật là 
phương pháp điều trị duy nhất đối với những trường hợp BTĐN. Phẫu thuật càng ngày 
càng được áp dụng rộng rãi và được xem như là điều trị chuẩn cho những trường hợp 
BTĐN trong một thời gian dài.  Nhưng kể từ khi Clomiphen Citrat (CC) được đưa vào 
điều trị BTĐN thì phẫu thuật hở xẻ buồng trứng không còn giữ vị trí độc tôn nữa mà chỉ 
được xem như một chọn lựa điều trị sau khi CC thất bại.(2) Điều trị phẫu thuật hở xẻ 
buồng trứng tiếp tục được chấp nhận cho đến năm 1981 Adashi và cs đề cập đến biến 
chứng tạo dính sau phẫu thuật rất cao(3) và đặc biệt là khi hMG đã chứng tỏ được ưu 
thế vượt trội(4) thì điều trị phẫu thuật hở xẻ buồng trứng trở nên lỗi thời. 

 
Vào thập niên 1980, những tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật nội soi ổ bụng và cách thức 



 

 

đốt điểm buồng trứng thay cho xẻ buồng trứng đã làm cho quan điểm điều trị BTĐN 
bằng phẫu thuật lại được quan tâm trở lại sau một thời gian bị quên lãng. Đến năm 
1984, sau báo cáo đầy ấn tượng của Gjonnaess(5) về việc ứng dụng nội soi ổ bụng để 
điều trị BTĐN thì quan điểm điều trị bằng phẫu thuật nội soi ổ bụng được xem là một 
hướng đi mới và rất được ủng hộ. Người ta thấy rằng điều trị bằng phẫu thuật nội soi 
không chỉ rẻ tiền và đơn giản hơn điều trị bằng kích thích tố (không cần theo dõi nội tiết 
và siêu âm), mà loại trừ được nguy cơ đa thai và quá kích buồng trứng.(6) Đồng thời 
những báo cáo bước đầu cho thấy nguy cơ tạo dính rất thấp khi mổ nội soi đốt điểm 
buồng trứng so với mở bụng hở xẻ buồng trứng. Do đó phẫu thuật nội soi đốt điểm 
buồng trứng được đề nghị như là một chọn lựa điều trị đối với những bệnh nhân (BN) 
không đáp ứng với CC.  

 
Gần đây khi Metformin được đưa vào điều trị và chứng tỏ được hiệu quả cao và ít 

xâm lấn hơn(7,8) thì chỉ định phẫu thuật lại bị hạn chế. Phẫu thuật chỉ còn được đề nghị 
khi Metformin thất bại hoặc khi có chỉ định kết hợp thám sát đường sinh dục và vùng 
chậu. 

I. CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA PHẪU THUẬT  
 
Hiện nay cơ chế tác động của phẫu thuật vẫn chưa được rõ. Nhưng có một số giả 

thuyết được đưa ra tuy nhiên vẫn chưa có giải thích nào thoả mãn hoàn toàn những 
hiệu quả khác nhau được quan sát thấy sau phẫu thuật. 

· Năm 1935, Stein-Leventhal(1) suy luận rằng xẻ buồng trứng làm giảm mật độ tập 
trung của những nang noãn ở vỏ buồng trứng. Từ đó cho phép nang noãn phát triển dễ 
dàng di chuyển ra bề mặt buồng trứng và phóng noãn bình thường. 

· Năm 1984 Gjonnaes(5) cho rằng khi đốt điện đã phá hủy một chất ức chế trong vỏ 
buồng trứng, từ đó cho phép sự rụng trứng diễn ra bình thường. 

· Theo Daniell và Miller(9) (1989) thì đốt điểm làm thoát dịch chứa androgen và Inhibin 
ở buồng trứng, do đó loại bỏ được chất ức chế rụng trứng. 

· Theo Keckstein(10) và Kovacs(11) là có sự giảm tạm thời Inhibin đưa đến tăng FSH 
làm tăng sự tuyển mộ nang noãn và rụng trứng. 

· Theo Farhi(12) khi đốt điểm gây tổn thương trên buồng trứng đưa đến giảm cơ chế 
phản hồi âm và tăng cơ chế phản hồi dương của trục tuyến yên-buồng trứng gây tăng 
tiết FSH.   

· Một số tác giả cho rằng có sự thay đổi những yếu tố phát triển trong buồng trứng 
làm điều kiện thuận lợi cho noãn trưởng thành và phóng dễ dàng.  

· Giả thuyết được nhiều người đồng ý nhất là khi làm tổn thương buồng trứng ở những 
người bị BTĐN gây nên sự phá huỷ mô đệm sản xuất ra Androgen của buồng trứng. Từ 
đó làm giảm sản xuất androgen trong buồng trứng dẫn đến giảm nồng độ androgen 
trong máu.(10)  

 



 

II. KỸ THUẬT 
 
1. Phẫu thuật xẻ buồng trứng 
· Phẫu thuật mổ bụng hở xẻ buồng trứng là kỹ thuật tiền thân của nội soi đốt điểm 

buồng trứng. Kỹ thuật được thực hiện bằng cách mở bụng và xẻ khoảng 1/3 dọc theo 
bờ tự do của buồng trứng. Trong báo cáo đầu tiên gồm 108 BN bị BTĐN đã được thực 
hiện xẻ buồng trứng 2 bên, có đến 95% BN có chu kỳ kinh đều lại và 85% BN đã có 
thai.(13) Những báo cáo sau đó cho những tỉ lệ thành công khác nhau nhưng đều xác 
định hiệu quả của phương pháp này.(14,15)  

· McLaughlin(16) và Yanagibori(17) đã báo cáo áp dụng nội soi ổ bụng xẻ buồng trứng, 
trong một loạt gồm 25 BN liên tiếp được điều trị thì có đến 60% có thai, 36% bị dính sau 
mổ và đi đến kết luận xẻ buồng trứng dù là kỹ thuật mở bụng hay nội soi thì cũng làm 
mất mô buồng trứng. Toaff và cs(15) cũng đã có báo cáo cho thấy có những trường hợp 
suy sớm buồng trứng sau khi xẻ buồng trứng. Chính những biến chứng như vậy đã làm 
cho phẫu thuật này không còn được áp dụng.  

 
2. Phẫu thuật nội soi đốt điểm buồng trứng 
· Phương pháp nội soi ổ bụng đốt điểm buồng trứng nhẹ nhàng hơn xẻ buồng trứng 

rất nhiều. Gjonnaess(5) đã sử dụng đầu đốt đơn cực chọc đốt tạo 8-15 lỗ, sâu khoảng 2-
4 mm trên mỗi buồng trứng.  Rụng trứng sau đó đã xảy ra ở khoảng 92% và tỉ lệ có thai 
là 80%. 

· Những kỹ thuật đốt điểm buồng trứng khác cũng đã được mô tả, hầu hết các kỹ 
thuật đều là chọc đốt nhiều lỗ trên bề mặt của buồng trứng bằng Laser hoặc đốt điện. 
Các kỹ thuật chọc đốt bằng Laser cũng tương tự như đốt điện và cho tỉ lệ thành công 
tương đương. 

· Do có quá nhiều kỹ thuật đốt điểm buồng trứng được áp dụng đã làm cho khó đánh 
giá và khó áp dụng. Trong nỗ lực giảm bớt sự khác biệt về kỹ thuật, năm 1997, Tulandi 
và cs(18) đã chuẩn hoá kỹ thuật đốt điểm: dùng một đầu kim đốt điện đơn cực nhỏ có 
đường kính 3 mm (kim đốt đơn cực Corson), chọc thẳng góc với bề mặt buồng trứng, 
tạo 10 -15 lỗ có chiều sâu 4 - 5 mm xuyên qua lớp vỏ trên mỗi buồng trứng với dòng 
điện hiệu ứng đốt ở 40 W kéo dài 2 giây ở mỗi điểm.  

 
3. Fertiloscopy 
Gần đây, một kỹ thuật mới được mô tả và áp dụng là kỹ thuật nội soi ổ bụng qua ngả 

âm đạo. Về nguyên tắc vẫn như nội soi qua ngả bụng, nhưng sử dụng một số dụng cụ 
chuyên dùng (bộ đốt điện lưỡng cực Versapoint®). Fernandez và cs(19) đã báo cáo kết 
quả đầu tiên (2001) cho thấy trong số 75 BN được thực hiện thì có đến 44 người có thai 
sau đốt điểm (29 trường hợp có thai tự nhiên và 15 trường hợp có thai sau khi sử dụng 
kết hợp CC-FSH). Đã có 36 trường hợp sanh (# 50% số BN được điều trị) và 8 trường 
hợp bị sẩy thai. Kết quả này cao hơn hẳn so với kết quả thực hiện bằng nội soi ổ bụng 
thông thường và kỹ thuật cũng nhẹ nhàng hơn. 



 

 

 

III. BIẾN CHỨNG CỦA PHẪU THUẬT 
 
Bao gồm những biến chứng chung của phẫu thuật nội soi và gây mê toàn thân. 

Những biến chứng quan trọng khác khi thực hiện đốt điểm: 
· Dính sau mổ: do có nhiều BN thụ thai sau điều trị, cho nên số BN được làm phẫu 

thuật second-look bằng nội soi hoặc mở bụng để kiểm chứng có dính hay không rất 
thấp. Do đó chỉ có những khảo sát với cỡ mẫu rất nhỏ được báo cáo, và tỉ lệ dính sau 
mổ cũng thay đổi nhiều tùy theo tác giả và tùy cách đốt điểm buồng trứng. Các báo cáo 
của Gurgan(20) và Saravelos(21) cho tỉ lệ dính sau mổ khoảng từ 19% tới 43%. Người ta 
thấy rằng sử dụng Laser tạo dính nhiều hơn là đốt điện, và dùng những miếng Barrier 
chống dính cũng không làm giảm tỉ lệ dính sau mổ. Tuy nhiên, nếu dùng kim đốt đơn 
cực Corson như phương pháp chuẩn, cầm máu kỹ và rửa sạch ổ bụng sau mổ sẽ giảm 
thiểu tối đa sự tạo dính. Một phương pháp ngừa dính khác là làm second-look sớm (4 
tuần sau mổ) và tách dính ngay nếu có. Tuy nhiên các khảo sát so sánh những nhóm 
có làm second-look tách dính và nhóm không làm thì tỉ lệ có thai như nhau. Mặc dù các 
báo cáo cho kết quả khác nhau về khả năng dính sau mổ, nhưng cũng phải lưu ý rằng 
biến chứng này rất thường gặp. Tuy nhiên biến chứng này không ảnh hưởng tới tỉ lệ có 
thai. Tuy rằng vẫn chưa có sự thống nhất, nhưng nếu có điều kiện thì vẫn nên làm nội 
soi second-look sớm ngay 4 tuần sau đốt điểm.   

· Mãn kinh sớm hoặc teo buồng trứng: theo suy luận thì sự phá huỷ nang noãn có thể 
gây ra thiểu năng buồng trứng, nhưng nếu làm đúng kỹ thuật vẫn chưa có nghiên cứu 
nào báo cáo có mãn kinh sớm xảy ra sau nội soi đốt điểm buồng trứng, mặc dù có báo 
cáo cho thấy có teo buồng trứng sau mổ. Tuy nhiên khi thực hiện phẫu thuật không nên 
đốt quá nhiều trên buồng trứng và cuống buồng trứng. Người ta cũng thấy rằng Laser 
gây hại cho nang noãn nhiều hơn so với đốt điện. 

· Chảy máu ngay chỗ đốt điểm: hiếm khi gặp và dễ xử trí. 
· Tổn thương dây chằng tử cung-buồng trứng: do cố định buồng trứng và đốt quá thô 

bạo. 

IV. NHỮNG THAY ĐỔI SAU ĐỐT ĐIỂM BUỒNG TRỨNG 
 
· Ngay sau khi phẫu thuật, thể tích của buồng trứng tăng tạm thời và sau đó giảm 

xuống. 
· Nồng độ LH trong máu cũng tăng ngay sau mổ nhưng sau đó cũng giảm. Mặc dù, 

tần số của nhịp LH không đổi, nhưng biên độ nhịp LH giảm nhiều. Nồng độ LH trong 
máu trở thành yếu tố đánh giá kết quả điều trị tốt nhất. Những BN có nồng độ LH trước 
mổ trên 10 IU/L có đáp ứng tốt hơn những BN có nồng độ LH thấp, và mức độ giảm LH 
và Testosteron của họ cũng nhiều hơn. 

· Sự đáp ứng của tuyến yên với GnRH cũng giảm đồng thời với nồng độ testosteron 
trong máu cho thấy rằng sự phá hủy mô đệm buồng trứng ảnh hưởng gián tiếp lên trục 
tuyến yên-buồng trứng. Sự giảm đáp ứng của tuyến yên với GnRH có thể quan sát thấy 



 

ngay 4 ngày sau mổ và vẫn giảm sau 6 tuần.  
· Nồng độ Androgen trong buồng trứng và trong máu giảm. Nồng độ testosteron toàn 

phần và tự do giảm 40%-50% so với trước mổ. Nồng độ của androstenedion cũng giảm 
nhiều. 

· Trong khi nồng độ LH giảm, tác động của phương pháp này trên nồng độ FSH thay 
đổi nhiều và không rõ. FSH nói chung là tăng nhanh và sau đó tăng theo chu kỳ, giúp 
hồi phục lại chức năng rụng trứng. Sự tăng FSH và giảm LH giúp cho tỉ số LH/FSH trở 
lại bình thường, tuyển chọn một đợt noãn mới, và chức năng buồng trứng trở lại bình 
thường. 80% BN có vòng kinh đều và phóng noãn. 

· Nồng độ của 17 alpha hydroxyl-progesteron cũng giảm đáng kể. 
· Những thay đổi nội tiết sau mổ xảy ra rất nhanh và duy trì được trong nhiều năm.  

Hiệu quả phóng noãn kéo dài, có tác giả báo cáo 74% vẫn duy trì rụng trứng sau khi 
phẫu thuật 20 năm. 

V. NHỮNG LỢI ÍCH CỦA NỘI SOI ĐỐT ĐIỂM BUỒNG TRỨNG 
 
1.Kết hợp thám sát đường sinh dục và vùng chậu 
Khi thực hiện nội soi ổ bụng đốt điểm buồng trứng, chúng ta có thể kết hợp thám sát 

đường sinh dục để đánh giá tử cung, buồng trứng, đặc biệt là vòi trứng và các bệnh lý 
vùng chậu nếu có. Đồng thời có thể giải quyết luôn trong lúc nội soi nếu có thể. Trong 
một số trường hợp đặc biệt điều này rất hữu ích cho việc tiên lượng tương lai sinh sản 
của BN và đề ra các biện pháp điều trị tích cực khác. Đây là một lợi ích mà các phương 
pháp điều trị khác không thể nào có được. 

 
2. Thời gian thụ thai sau phẫu thuật 
· Heylen và cộng sự(22) báo cáo: xuất độ có thai ở các thời điểm 12, 18, 24 tháng sau 

mổ là 68%, 73%, 73% sau khi đốt điểm buồng trứng bằng Laser. điều trị bằng CC. Tuy 
nhiên cỡ mẫu của nghiên cứu nhỏ và không phải tất cả BN đều được điều trị trước đó 
bằng CC. 

· Li và cộng sự(23) báo cáo: khảo sát ở 111 BN cho tỉ lệ có thai là 54%, 62%, 68% ở 
thời điểm 12, 18, 24 tháng sau mổ. Nhưng không phải tất cả BN đều có những biểu 
hiện kinh điển của BTĐN, và một số BN chỉ có những hình ảnh siêu âm là đa nang mà 
không có tăng nồng độ androgen. 

· Felemban(24) báo cáo: khảo sát thực hiện nội soi đốt điểm sử dụng kim đốt đơn cực 
ở 112 BN không đáp ứng với clomiphen citrat thì tỉ lệ có thai là 36%, 54%, 68% và 82% 
ở thời điểm 6, 12, 18, 24 tháng sau mổ. 

 
3. Kích noãn và IVF 
· Ở những BN không đáp ứng với CC đốt điểm buồng trứng sẽ giúp đáp ứng tốt hơn 

với thuốc sau khi phẫu thuật. Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy BN có đáp ứng tốt 
hơn với CC và hMG. Khi dùng kết hợp với gonadotropin, người ta thấy rằng những BN 
đã được điều trị trước đó bằng đốt điểm buồng trứng có thời gian dùng thuốc ngắn hơn, 



 

 

tổng liều dùng thấp hơn, tỉ lệ có thai cao hơn. 
· Ở BN làm IVF, khi có đốt điểm trước đó thì sẽ cải thiện được tỉ lệ có thai và giảm 

nguy cơ quá kích buồng trứng. Hơn nữa, noãn phát triển tốt hơn, nồng độ estradiol trong 
máu thấp hơn, và số chu kỳ bị bỏ cũng thấp hơn. Mặc dù có báo cáo cho thấy số noãn 
thu được ít hơn nhưng những yếu tố này không ảnh hưởng đến tổng tỉ lệ có thai. Do vậy 
đốt điểm buồng trứng có thể rất hữu ích để điều trị những trường hợp có quá kích buồng 
trứng trước đó. 

 
4. Giảm sẩy thai 
· Người ta tin rằng ở những người bị BTĐN nồng độ LH cao đóng một vai trò quan 

trọng gây sẩy thai sớm ở 3 tháng đầu thai kỳ. Xuất độ của sẩy thai sớm ở người bị 
BTĐN cao hơn ở người không bị BTĐN từ 30%-50%. Trong số những phụ nữ bị sẩy thai 
liên tiếp, có 36-82% bị BTĐN. Tuy nhiên người ta vẫn chưa rõ là sẩy thai ở những người 
bị BTĐN là do nồng độ LH cao hay là do kích noãn bằng gonadotropins. 

· Đốt điểm buồng trứng sẽ làm giảm được xuất độ sẩy thai # 15%: người ta so sánh tỉ 
lệ sẩy thai giữa 2 nhóm BN bị BTĐN và đã thụ thai, trong đó 1 nhóm đã được đốt điểm 
buồng trứng và một nhóm không được đốt điểm người ta thấy rằng tỉ lệ sẩy thai ở nhóm 
không được đốt điểm cao hơn khoảng 21%. 

·Khi so sánh hiệu quả của đốt điểm buồng trứng so với điều trị nội tiết, người ta thực 
hiện so sánh giữa một nhóm được điều trị nội soi đốt điểm buồng trứng và một nhóm 
được điều trị bằng hMG và một nhóm được điều trị bằng Metrodin. Kết quả cho thấy tỉ 
lệ sẩy thai ở nhóm phẫu thuật là 21% so với 53% ở nhóm điều trị bằng hMG và 40% ở 
nhóm điều trị bằng Metrodin.(6) Cơ chế giải thích cho điều này là do sau đốt điểm có sự 
giảm nồng độ LH là chất nội tiết chính liên quan đến sẩy thai.(25)  

 
5. Giảm hội chứng cường androgen  
· Tăng nồng độ androgen là một đặc tính của BTĐN. Nguồn gốc của sự tăng này chủ 

yếu là tại buồng trứng, dẫn đến sự tăng sản xuất steroid từ tế bào vỏ của buồng trứng. 
Tuy nhiên, có khoảng 40%-70% BN sự tăng nồng độ androgen trong máu có nguồn gốc 
từ tuyến thượng thận, được xác định do đáp ứng bất thường với trắc nghiệm thử thách 
bằng ACTH. Tăng nồng độ insulin trong máu cũng làm ảnh hưởng không tốt đến hiệu 
quả của androgen do bị ức chế sản xuất globulin gắn kết với những nội tiết hướng sinh 
dục ở gan, do đó làm tăng lượng testosteron tự do trong máu.  

· Sự cải thiện của nồng độ androgen được cho rằng xảy ra thứ phát do có sự giảm 
nồng độ LH và giảm sản xuất androgen ở mô đệm của buồng trứng. Tuy nhiên sau điều 
trị thì độ nhạy của insulin vẫn không thay đổi. Những kết quả này hoàn toàn phù hợp 
với những nghiên cứu thực nghiệm cho thấy giảm nồng độ androgen do sử dụng GnRH 
analogue không làm giảm độ nhạy của insulin hay nồng độ của insulin trong máu. Như 
vậy có thể thấy rằng khi làm giảm được nồng độ của androgen thì cũng sẽ cải thiện 
được độ nhạy của insulin. 

· Nội soi đốt điểm buồng trứng cũng giúp giảm rậm lông và duy trì được nhiều năm. 



 

Tuy nhiên phẫu thuật đốt điểm có rất ít hiệu quả trên chức năng thượng thận, ngay cả ở 
những BN có nồng độ insulin cao. Nội soi đốt điểm buồng trứng cũng có rất ít hoặc 
không có hiệu quả trên độ nhạy của insulin.   

 

VI. NHỮNG LÝ DO KHÔNG ỦNG HỘ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TRONG BTĐN(28) 
 
Tuy đã được xác định hiệu quả cũng như những ưu điểm nhất định, quan điểm điều 

trị BTĐN bằng phẫu thuật vẫn vấp phải những hạn chế và nhiều tác giả vẫn không ủng 
hộ phương pháp điều trị này. 

 
1. Nhược điểm của những nghiên cứu  
Từ 1935 – 1980, những nghiên cứu về hiệu quả của phẫu thuật mở bụng hở xẻ 

buồng trứng trong giai đoạn này bị nhiều hạn chế quan trọng về phương pháp nghiên 
cứu. Vấn đề đầu tiên là ‘đối tượng và tiêu chuẩn chọn bệnh’ không đồng nhất mà thay 
đổi theo từng nghiên cứu, bởi vì vào giai đoạn này việc chẩn đoán BTĐN chưa chuẩn 
xác như ngày nay. Việc chẩn đoán vẫn còn chủ quan, nhiều BN vẫn chưa chắc chắn là 
bị bệnh.  Do đó, mức độ tin cậy của những nghiên cứu này còn phải đánh giá lại. 
Những kết quả thu được trong khoảng thời gian này rất mâu thuẫn (26% – 85% có thai 
tự nhiên sau phẫu thuật) và mang tính may rủi. 

Ngay cả những nghiên cứu gần đây về phẫu thuật nội soi đốt điểm buồng trứng cũng 
vẫn bị những hạn chế về phương pháp nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của những 
khảo sát này rất hạn chế và không được định nghĩa rõ ràng. Hơn nữa, rất hiếm những 
thực nghiệm được thực hiện ngẫu nhiên và có nhóm chứng.  Tiêu chuẩn chọn bệnh 
cũng bị hạn chế giống như những nghiên cứu trước đây là không thống nhất. Do đó, kết 
quả của những khảo sát này vẫn cần đánh giá lại. 

 
2. Chỉ định phẫu thuật vẫn còn nhiều tranh luận 
· Vị trí của điều trị phẫu thuật trong BTĐN rất khó xác định. CC vẫn được xem như 

điều trị đầu tay. Chỉ định phẫu thuật thường là sau khi điều trị bằng CC thất bại. Câu hỏi 
được đặt ra ngày nay là liệu có thể xem những thuốc kháng-oestrogen như là một 
chuẩn mực của điều trị BTĐN? Vẫn chưa có những khảo sát so sánh giữa đốt điểm 
buồng trứng với những phương pháp điều trị khác (đã được chứng minh là rất hiệu quả 
trong điều trị hiếm muộn) như kích noãn kết hợp với IUI, IVF, hoặc điều trị đầu tay bằng 
hMG? 

· Gần đây, người ta đang hướng đến một giả thuyết khác về bệnh căn học, đó là đặc 
tính kháng Insulin trong BTĐN. Do đó, Metformin đã được sử dụng rộng rãi và các thực 
nghiệm lâm sàng không đối chứng cho thấy tỉ lệ thành công tương đương với đốt điểm 
buồng trứng. Nhưng rõ ràng Metformin ít xâm lấn hơn so với phẫu thuật và còn có thêm 
những lợi ích khác như giảm tỉ lệ tiểu đường loại II và bệnh lý mạch vành. Tuy nhiên 
cũng cần phải có thêm những đánh giá chính xác hơn nữa về hiệu quả của Metformin 
và so sánh Metformin với phẫu thuật đốt điểm buồng trứng bằng những thực nghiệm 



 

 

lâm sàng ngẫu nhiên, có đối chứng.  
· Cho tới lúc này, vẫn chưa có bất cứ sự thống nhất dứt khoát về chỉ định khi nào thì 

cần phẫu thuật. Những yếu tố đưa ra để khảo sát kết quả điều trị vẫn chưa rõ ràng, ví 
dụ những xét nghiệm sinh hoá mà đặc biệt là nồng độ Insulin cao trong máu không 
phải nghiên cứu nào cũng khảo sát. Chỉ có một số ít đánh giá nhưng lại làm cho người 
ta nghĩ rằng ở những BN có tăng nồng độ Insulin thì đốt điểm buồng trứng cho kết quả 
rất tốt. Nhưng thực chất thì kết luận này vẫn chưa chính xác. 

· Hơn nữa, trong hầu hết những nghiên cứu đều đưa ra những định nghĩa không rõ 
ràng về thất bại của điều trị bằng CC. Đó cũng là lý do tại sao không đáp ứng với CC là 
chỉ định nhiều nhất của đốt điểm buồng trứng.  

 
3. Một kỹ thuật còn rất mơ hồ 
Cơ chế tại sao khi thực hiện phẫu thuật đốt điểm sẽ giúp hồi phục chức năng phóng 

noãn và cân bằng lại nội tiết còn chưa rõ ràng. Đồng thời cũng chưa có thống nhất một 
kỹ thuật đốt điểm chuẩn (dùng đầu đốt đơn cực, lưỡng cực, Laser hay sinh thiết làm 
giảm nhu mô buồng trứng). 

 
4. Biến chứng 
· Mặc dù là phẫu thuật nội soi vẫn không làm giảm được biến chứng của phẫu thuật 

nói chung và điện phẫu nói riêng. Hơn nữa, cũng phải lưu ý đến những tổn thương 
mạch máu buồng trứng và hậu quả của nó. 

· Nguy cơ chủ yếu của phẫu thuật vẫn là gây dính với tỉ lệ gần như 100% nếu mở 
bụng xẻ buồng trứng và nội soi không phải đã loại bỏ hoàn toàn nguy cơ này.  

· Fertiloscopy là một giải pháp được đưa ra nhưng rất hạn chế. Trong những trường 
hợp nội soi điều trị hiếm muộn hình ảnh quan sát được rất giới hạn. Đồng thời nguy cơ 
tổn thương trực tràng hoặc ống tiêu hoá. Lợi ích của phương thức này vẫn còn bàn cãi, 
tuy về mặt lý thuyết có thể gây tê tại chỗ nhưng trên thực tế thì đa số những nghiên cứu 
về kỹ thuật này vẫn thực hiện dưới gây mê toàn thân. 

 

VI. KẾT LUẬN 
 
· Nội soi đốt điểm buồng trứng trở thành là một chọn lựa điều trị ở những BN bị hiếm 

muộn do BTĐN và không đáp ứng với điều trị CC. Phẫu thuật đốt điểm buồng trứng 
giúp BN không phải dùng hoặc ít dùng gonadotropin và cải thiện đáp ứng với thuốc. 
Thông thường được thực hiện nội soi ổ bụng thông thường, nhưng nếu có điều kiện nên 
thực hiện đầu tiên bằng Fertiloscopy qua đường âm đạo. Đây là một kỹ thuật mới, rất 
đơn giản và đang phát triển mạnh, có thể thực hiện ở phòng khám ngoại trú. 

· Những lợi ích của nội soi đốt điểm buồng trứng rất nhiều, mà quan trọng nhất là 
bình thường hoá môi trường nội tiết trong cơ thể, với tỉ lệ có lúc tới 80% có phóng noãn 
tự nhiên và những hiệu quả lâu dài. Với phương pháp điều trị này người ta tránh được 
vấn đề phải theo dõi chặt chẽ mỗi chu kỳ như khi điều trị bằng nội tiết. Hơn nữa, 



 

phương pháp này không đi kèm với nguy cơ quá kích buồng trứng và đa thai. Đồng thời 
có thể kết hợp khảo sát luôn chất lượng vòi trứng và các bệnh lý vùng chậu nếu có, 
điều này rất hữu ích giúp tiên lượng và điều trị tích cực hơn. 

· Tuy nhiên cho đến lúc này người ta vẫn chưa thống nhất được quan điểm điều trị 
BTĐN: phẫu thuật hay nội khoa? Tương lai của phẫu thuật đốt điểm buồng trứng vẫn 
còn là vấn đề cần phải đánh giá thêm. Người ta không hoàn toàn bác bỏ phẫu thuật, 
nhưng cũng chỉ nên thực hiện khi có chỉ định thực sự. Quan điểm điều trị gần đây là ưu 
tiên điều trị nội khoa, chỉ can thiệp ngoại khoa khi nội khoa thất bại hoặc khi có chỉ định 
kết hợp thám sát đường sinh dục và vùng chậu. Cũng còn cần nhiều những thực 
nghiệm lâm sàng nghiêm túc để đánh giá khách quan trung thực những biện pháp điều 
trị BTĐN nói chung và Phẫu Thuật Đốt Điểm Buồng Trứng nói riêng. 
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